
         UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TỈNH ĐỒNG NAI                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Số :  6422/TTr.UBND
                     Biên Hòa, ngày 26  tháng  9 năm  2006

Tờ trình 

V/v đề nghị thông qua quy định huy động đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn 


Căn cứ Nghị định số 24/1999/NĐ.CP ngày 16/4/1999 về việc ban hành quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn. 

Căn cứ Nghị định số 79/2003/NĐ.CP ngày7/7/2003 của Chính Phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số   1741/SKHĐT-XDCB ngày 20/9/2006 và ý kiến thẩm định của Sở Tư Pháp tại văn bản số 151/BC-STP ngày 8/9/2006 .

Để chấn chỉnh quản lý việc huy động và sử dụng nguồn vốn đóng góp tự nguyện của nhân dân đầu tư cơ sở hạ tầng xã, phường, thị trấn; UBND Tỉnh báo cáo Hội Đồng nhân dân tỉnh một số nội dung quy định thực hiện tổ chức huy động, quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trong Tỉnh và kiến nghị Hội Đồng Nhân dân Tỉnh thông qua một số nội dung để làm cơ sở cho UBND Tỉnh ban hành thực hiện. Cụ thể như sau: 

A- Về nội dung Quy định: Gồm 7 Chương, 30 điều, trong đó:    

- Chương I: Những Quy định chung.

- Chương  II: Đối tượng, phương  thức huy động và quy định mức đóng góp tối đa hàng năm của các hộ dân.

- Chương III: Quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư và mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách.

- Chương IV: Xây dựng kế hoạch đầu tư các dự án từ vốn đóng góp tự nguyện của nhân dân.

- Chương V: Quản lý và điều hành dự án.

- Chương VI: Chế độ báo cáo kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

- Chương VII: Điều khoản thi hành.


( Nội dung cụ thể xem dự thảo gởi kèm theo văn bản này)

Một số nội dung chính của dự thảo như sau: 

1- Quy định rõ các lĩnh vực, các loại dự án thực hiện đầu tư từ nguồn huy động vốn đóng góp tự nguyện của nhân dân do xã, phường, thị trấn  quản lý, như các dự án xây dựng mới hoặc sữa chữa công trình giao thông ấp, liên ấp; Dự án xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa công trình thuỷ lợi, thoát nước; Dự án cấp nước sạch; Dự án xây dựng mới hoặc sửa chữa cải tạo thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá, thể dục thể thao và các công trình công ích khác do xã, phường, thị trấn quản lý sử dụng.

2- Hướng dẫn chi tiết các nội dung huy động đóng góp của nhân dân và cơ sở tính toán mức huy động của từng hộ dân đối với từng ngành. Người dân được quyết định (theo đa số) lựa chọn đầu tư như quy mô, tổng mức vốn đầu tư và nội dung đóng góp (bằng tiền, bằng hiện vật, ngày công) . 

3- Đối với quy định mức huy động tối đa và bồi thường giải phóng mặt bằng: 

a- Đối với mức huy động đóng góp hàng năm của các hộ dân: Tiêu chí để quy định mức đóng góp được tính theo hộ và các đối tượng khác như hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp. 

+ Đối tượng miễn: Hộ nghèo theo chuẩn quy định của Tỉnh.

+ Đối tượng giảm: Hộ chính sách, hộ có công nhưng không thuộc diện hộ nghèo mức đóng góp tối đa bằng 50% hộ bình thường, nhưng tổng mức huy động tối đa một năm không vượt quá 200.000 đồng (đồng thời khuyến khích các hộ có khả năng tự nguyện đóng góp cao hơn mức quy định tối đa).

 + Đối với các hộ bình thường (hộ không thuộc diện miễn, giảm), hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp: UBND cấp xã xây dựng mức đóng góp cho từng đối tượng để lấy ý kiến thống nhất đảm bảo thực hiện hoàn thành dự án, trên nguyên tắc doanh nghiệp đóng góp cao hơn hộ kinh doanh cá thể và hộ kinh doanh cá thể đóng góp cao hơn mức đóng góp bình quân của các hộ bình thường.

Khuyến khích các hộ thuộc đối tượng miễn, giảm tự nguyện đóng góp theo khả năng để xây dựng công trình.
b- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

Diện tích đất và vật kiến trúc, cây trồng gắn liền với đất đều được bồi thường toàn bộ, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, đưa vào tổng mức đầu tư, tổng dự toán công trình để xác định mức huy động hoặc xây dựng phương án thu lại của các hộ được hưởng lợi từ công trình để bù đắp.  

4- Quy định về việc lập kế hoạch đầu tư các dự án huy động vốn đóng góp tự nguyện của nhân dân, trong đó phân công rõ trách nhiệm của xã, phường, thị trấn, trách nhiệm của UBND huyện, thị xã, thành phố Biên Hoà trong việc lập, đăng ký kế hoạch đầu tư hàng năm, đồng thời hướng dẫn rõ các nội dung thực hiện trong quá trình lập, đăng ký kế hoạch.

5- Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng xã, phường, thị trấn:

a- Ngân sách Tỉnh hỗ trợ:


+ 40% giá trị dự toán xây lắp cho các dự án giao thông có giá trị dự toán xây lắp được duyệt từ 100 triệu đồng trở lên thuộc các xã vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi.

+ 30 % giá trị dự toán xây lắp cho các dự án giao thông có giá trị dự toán xây lắp được duyệt từ 150 triệu đồng trở lên cho các dự án thuộc xã vùng nông thôn. 


+ Hỗ trợ xây dựng trung tâm văn hoá thể thao cơ sở ( xã, phường, thị trÊn): mỗi dự án hỗ trợ 30% dự toán xây lắp được duyệt, nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng cho mét dự án.


Điều kiện để xem xét bố trí kế hoạch vốn hỗ trợ hàng năm từ ngân sách Tỉnh:

+ Đối với các dự án giao thông: là các dự án thuộc diện được hỗ trợ vốn và có hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng dự toán được duyệt, đã giải phóng mặt bằng đảm bảo thi công và số tiền xã hội hoá thực tế thu được như sau:


* Đối với xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, xã miền núi : thu được ít nhất là 40% trên tổng số tiền được thống nhất xã hội hoá.

* Đối với các xã vùng nông thôn: thu được ít nhất 55% trên tổng số tiền được thống nhất xã hội hoá.
+ Đối với dự án xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao cơ sở: có hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng dự toán được duyệt, đã giải phóng mặt bằng đảm bảo thi công và văn bản cam kết của UBND huyện, thị xã, thành phố Biên Hoà về việc đảm bảo phần vốn còn lại của dự án (ngoài phần hỗ trợ của ngân sách Tỉnh ) được cân đối từ ngân sách huyện, thị xã, thành phố Biên Hoà và vận động tài trợ của các tổ chức cá nhân . 
b- UBND huyện, thị xã, thành phố Biên Hoà: có trách nhiệm cân đối ngân sách của địa phương để hỗ trợ vốn các dự án giao thông, trường học, trạm xá xã, các công trình văn hoá thể thao, hệ thống nước sạch, kênh mương nội đồng, công trình điện và các công trình công ích khác.
6- Quy định về tổ chức thu và sử dụng vốn huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân:

- Quy định thực hiện thu đảm bảo theo quy định của Bộ Tài chính, có biên lai thu tiền và nộp vào Kho bạc nhà nước huyện, thị xã, thành phố Biên Hoà để quản lý.

- Về việc sử dụng vốn đóng góp tự nguyện của nhân dân được quản lý như đối với việc đầu tư từ nguồn vốn ngân sách.

7- Về quản lý, điều hành dự án: 

- Chủ đầu tư: UBND xã, phường, thị trấn thành lập 1 Ban quản lý công trình để tổ chức thực hiện dự án (làm chủ đầu tư), nhiệm vụ của Ban quản lý công trình được quy định rõ ràng.

- Công tác giám sát công trình do Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại địa phương thực hiện, trường hợp công trình có yêu cầu cao về kỹ thuật vượt quá khả năng của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (có ý kiến của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng)  thì Ban quản lý công trình thuê đơn vị có chức năng để thực hiện nhiệm vụ giám sát kỹ thuật.

8- Chế độ báo cáo, khen thưởng: 

- Hàng tháng Ban quản lý công trình báo cáo kết quả huy động tài chính, tiến độ thực hiện dự án về UBND xã, phường, thị trấn.

- Hàng quý UBND xã, phường, thị trấn báo cáo kết quả huy động tài chính, tiến độ thực hiện dự án về phòng Tài chính Kế hoạch để tổng hợp báo cáo UBND huyện, thị xã, thành phố Biên Hoà theo dõi kiểm tra đôn đốc thực hiện.

- Sáu tháng 1 lần, UBND huyện, thị xã, thành phố Biên Hoà tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở ngành liên quan để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh.

- Tháng 11 hàng năm UBND huyện, thị xã, thành phố Biên Hoà tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và đề nghị khen thưởng những đơn vị xuất sắc.

- Tháng 12 hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành liên quan tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh kết quả thực hiện trong năm.    
UBND tỉnh khen thưởng, hỗ trợ hàng năm như sau:  

+ Một cờ thi đua xuất sắc tặng cho xã, phường, thị trấn có thành tích tốt nhất và hỗ trợ 40.000.000 đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương.

+ Tối đa mười lăm bằng khen tặng cho xã, phường, thị trấn có thành tích cao và hỗ trợ 20.000.000 đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương.
Nguồn vốn hỗ trợ  nói trên được sử dụng từ ngân sách của Tỉnh. UBND xã, phường, thị trấn (đơn vị được hỗ trợ) sử dụng số tiền hỗ trợ nói trên bổ sung vào nguồn vốn đầu tư dự án hạ tầng do địa phương lựa chọn và phải công bố công khai cho nhân dân địa phương. 
B- Các nội dung đề nghị Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua làm cơ sở cho UBND Tỉnh ban hành Quy định: 

Để đảm bảo ban hành quy định đúng trình tự UBND Tỉnh báo cáo Hội Đồng Nhân dân Tỉnh để thống nhất thông qua trước khi ban hành, gồm các nội dung sau: 

1- Nguyên tắc huy động và mức miễn giảm: 

+ Đối tượng miễn:  Hộ nghèo theo chuẩn quy định của Tỉnh.

+ Đối tượng giảm: Hộ chính sách, hộ có công nhưng không thuộc diện hộ nghèo mức đóng góp tối đa bằng 50% hộ bình thường, nhưng tổng mức huy động tối đa một năm không vượt quá 200.000 đồng (đồng thời khuyến khích các hộ có khả năng tự nguyện đóng góp cao hơn mức quy định tối đa).

 + Đối với các hộ bình thường (hộ không thuộc diện miễn, giảm), hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp: UBND cấp xã xây dựng mức đóng góp cho từng đối tượng để lấy ý kiến thống nhất đảm bảo thực hiện hoàn thành dự án, trên nguyên tắc doanh nghiệp đóng góp cao hơn hộ kinh doanh cá thể và hộ kinh doanh cá thể đóng góp cao hơn mức đóng góp bình quân của các hộ bình thường.

Khuyến khích các hộ thuộc đối tượng miễn, giảm tự nguyện đóng góp theo khả năng để xây dựng công trình.
2- Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng xã, phường, thị trấn:

a- Ngân sách Tỉnh hỗ trợ:

+ 40% giá trị dự toán xây lắp cho các dự án giao thông có giá trị dự toán xây lắp được duyệt từ 100 triệu đồng trở lên thuộc các xã vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi.

+ 30 % giá trị dự toán xây lắp cho các dự án giao thông có giá trị dự toán xây lắp được duyệt từ 150 triệu đồng trở lên cho các dự án thuộc xã vùng nông thôn. 


+ Hỗ trợ xây dựng trung tâm văn hoá thể thao cơ sở ( xã, phường, thị trÊn): mỗi dự án hỗ trợ 30% dự toán xây lắp được duyệt, nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng cho mét dự án.
Điều kiện để xem xét bố trí kế hoạch vốn hỗ trợ hàng năm từ ngân sách Tỉnh:

+ Đối với các dự án giao thông: là các dự án thuộc diện được hỗ trợ vốn và có hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng dự toán được duyệt, đã giải phóng mặt bằng đảm bảo thi công và số tiền xã hội hoá thực tế thu được như sau:


* Đối với xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, xã miền núi : thu được ít nhất là 40% trên tổng số tiền được thống nhất xã hội hoá.

* Đối với các xã vùng nông thôn: thu được ít nhất 55% trên tổng số tiền được thống nhất xã hội hoá.
+ Đối với dự án xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao cơ sở: có hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng dự toán được duyệt, đã giải phóng mặt bằng đảm bảo thi công và văn bản cam kết của UBND huyện, thị xã, thành phố Biên Hoà về việc đảm bảo phần vốn còn lại của dự án (ngoài phần hỗ trợ của ngân sách Tỉnh ) được cân đối từ ngân sách huyện, thị xã, thành phố Biên Hoà và vận động tài trợ của các tổ chức cá nhân . 
b- UBND huyện, thị xã, thành phố Biên Hoà: có trách nhiệm cân đối ngân sách của địa phương để hỗ trợ vốn các dự án giao thông, trường học, trạm xá xã, các công trình văn hoá thể thao, hệ thống nước sạch, kênh mương nội đồng, công trình điện và các công trình công ích khác.
3- Mức khen thưởng, hỗ trợ hàng năm từ ngân sách: UBND tỉnh khen thưởng, hỗ trợ hàng năm như sau:  

+ Một cờ thi đua xuất sắc tặng cho xã, phường, thị trấn có thành tích tốt nhất và hỗ trợ 40.000.000 đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương.

+ Tối đa mười lăm bằng khen tặng cho xã, phường, thị trấn có thành tích cao và hỗ trợ 20.000.000 đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương.

Nguồn vốn hỗ trợ nói trên được sử dụng từ ngân sách của Tỉnh. UBND xã, phường, thị trấn (đơn vị được hỗ trợ) sử dụng số tiền hỗ trợ nói trên bổ sung vào nguồn vốn đầu tư dự án hạ tầng do địa phương lựa chọn và phải công bố công khai cho nhân dân địa phương biết. 

Tờ trình này thay thế cho tờ trình số 6219/TTr.UBND ngày 20/9/2006 của UBND Tỉnh. 

UBND Tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét thông qua./.
	Nơi nhận: 
- Hội đồng nhân dân Tỉnh;

- Sở Tư Pháp;

- Sở KHĐT;

- Lưu: VT-TH.
	TM. UBND TỈNH ĐỒNG NAI
KT.CHỦ TỊCH
                        PHÓ CHỦ TỊCH
đã ký
                          Đinh Quốc Thái 
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